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đẻ và truyền máu). Một nghiên cứu của Quỹ Dân số Liên 
Hiệp quốc tại Việt Nam cho thấy có khoảng 70% các 
bệnh viện huyện miền núi là có khả năng cấp cứu sản 
khoa toàn diện [5]. Đối với những trường hợp vỡ tử 
cung tại các huỵện này thì tỷ tử vong là là rất cao. Mặc 
dù vẫn còn một số tồn tại trong công tác chăm sóc sản 
khoa cơ bản và cấp cứu nhưng trong những năm gần 
đây ngành y tế đã có rất nhiều cố gắng để nâng cao 
chất lượng hệ thống dịch vụ cấp cứu sản khoa thông 
qua việc nâng cấp các cơ sở y tế xã và bệnh viện 
huyện. Tỷ lệ các cơ sở chăm sóc sản khoa cơ bản tại 
trạm y tế xã đã gần như đạt 100%, trừ một số trạm y tế 
xã ở vùng sâu, vùng xa. Tương tự, tỷ lệ các bệnh viện 
huyện đạt được yeu cầu cấp cứu sản khoa toàn diện đã 
tăng lên nhanh.  

Về tai biến tử vong mẹ do nhiễm khuẩn sau đẻ thì 
hầu như đã được khống chế, nhất là từ khi áp dụng qui 
sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý. Mặt khác việc triển 
khai chương trình phát gói đẻ sạch trong cộng đồng và 
chương trình đào tạo cô đỡ thôn bản đã giúp cải thiện 
đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn sau đẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ 
tử vong mẹ do nhiễm trùng vẫn ở mức cao ở vùng Đông 
bắc và đặc biệt là vùng Tây Bắc (16,7%). Đây là những 
vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, mật độ dân cư 
thưa thớt, phương tiện vận chuyển, đường xá đi lại rất 
khó khăn. Một số dân tộc sống ở vùng núi cao có phong 
tục đẻ tại nhà nên nguy cơ nhiễm trùng lại càng cao. 
Đấy là vấn đề ngành sản khoa cần phải khắc phục trong 
những năm tới. 

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ mắc/chết của 5 tai biến sản khoa trên toàn 

quốc trong 5 năm, giai đoạn 2004-2008 là tương đối 
thấp và dao động trong khoảng 3%. Tuy nhiên, tỷ lệ 
chết/mắc do 5 tai biến sản khoa rất khác nhau ở các 
vùng sinh thái, cao ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc và vùng 
Tây Nguyên. Tỷ lệ chết/mắc do uốn ván là cao nhất dao 
động từ 33,3%-73,5%, tỷ lệ chết/mắc do vỡ tử cung là 
khá cao, dao động từ 6,1%-13,1% và các tỷ lệ chết/mắc 
do nhiễm khuẩn, chảy máu và sản giật là rất thấp, 
nhưng vẫn còn cao ở vùng Tây Bắc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. WHO (2003). Global burden of hypertensive 

disorder of pregnancy in the year of 2000. WHO, 
Geneva. 

2. Bộ Y tế (2008). Niên giám thống kê Y tế năm 
2007. Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, Hà Nội. 

3. Ngô Văn Toàn (2005). Nghiên cứu nguyên nhân 
gây tử vong mẹ và hệ thống cung cấp dịch vụ cấp cứu 
sản khoa tại 2 tỉnh Đà Nẵng và Khánh Hoà. Research 
paper (Tài liệu của Tổ chức The Save Children/US). 

4. Bùi Thu Hà và CS (2009). Báo cáo rà soát các 
nghiên cứu sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2000-2005. Báo 
cáo dự án. UNFPA, Việt Nam. 

5. Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc-UNFPA (2006). Kết 
quả cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản tại một số tỉnh can thiệp. Hà Nội năm 2006.   

 

 
 

NGHIÊN CỨU KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN LẬU  
 

Bùi Khắc Hậu, Nguyễn Thị Thuỷ 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae) gây ra 

bệnh lậu là một trong 22 căn nguyên gây các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD). Mọi lứa 
tuổi, mọi giới đều có thể mắc bệnh lậu, tỉ lệ mắc bệnh 
hàng năm cao và tập trung vào lứa tuổi đang hoạt 
động tình dục mạnh. Bệnh nhân ở nước ta cũng như ở 
một số nước phát triển việc quá lạm dụng thuốc 
kháng sinh để điều trị bệnh lậu đã làm gia tăng tính 
kháng kháng sinh thông thường sử dụng trong điều trị 
bệnh lậu. Trong khi đã các công trình nghiên cứu về  
sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu ở Việt Nam  
chưa nhiều và kết quả còn khác nhau. Mặt khác công  
việc chẩn đoán phòng thí nghiệm, vấn đề sử dụng 
kháng sinh ở cơ sở cũng là những điều cũng rất cần 
được quan tâm hơn. Chính vì vậy, nghiên cứu tình 
hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu là một 
vấn đề bức thiết của Bệnh viện Da Liễu Hà Nội. Để 
góp phần vào công tác điều tri bệnh lậu có hiệu quả 
hơn, chúng tôi tiến hành  đề tài "Tìm hiểu tình hình 
kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu phân 
lập từ  bệnh nhân tại Bệnh viện Da  liễu Hà Nội từ 
tháng 11/2008 đến tháng 4/2009" nhằm đóng góp 
một số thông tin giúp thầy thuốc lâm sàng tham khảo. 

Đề tài nhằm 2 mục tiêu là:  
1. Đánh giá chung về sự kháng thuốc kháng sinh 

của các chủng vi khuẩn lậu phân lập được ở Bệnh 
viện Da liễu Hà Nội. 

2. Xác định các kháng sinh còn khả năng tác dụng 
với vi khuẩn lậu trong thời gian hiện nay tại Hà Nội 
nhằm giúp cho việc điều trị bệnh lậu có hiệu quả hơn.  

TỔNG QUan 
  Sau năm 1975 các bệnh LTQĐTD nói chung và 

bệnh lậu nói riêng lan tràn ở cả hai miền, cho đến nay 
mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi tầng lớp đều có thể mắc 
bệnh lậu, nhưng chủ yếu tập trung vào lứa tuổi đang 
hoạt động tình dục mạnh.  

1. Tình hình kháng thuốc của lậu cầu trên thế 
giới  

Cho đến năm 1976 xuất hiện lần đầu tiên các 
chủng lậu cầu kháng penecilline có beta - lactamaza. 
Sự kháng penixilin do hình thành beta - lactamaza 
của một số chủng lậu cầu là một trở ngại lớn trong 
công tác điều trị vì chúng không bị tiêu diệt bởi 
penixilin liều cao mà bắt buộc phải thay thế bằng một 
kháng sinh khác.   

Đối với kháng sinh thuộc nhóm Quinolon thế hệ 1 
- 2 những năm gần đây đã được sử dụng nhiều để 
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điều trị bệnh lậu, tuy vậy chỉ sau một thời gian lậu cầu 
đã kháng lại nhóm kháng sinh này với tỉ lệ 3,4% năm 
1992; 0,33% năm 1993; 1,5% năm 1994 ở Singapore.  

Đối với một số kháng sinh đặc trị khác như 
spectinomixin cho đến năm 1997, theo thông báo của 
TCYTTG thì tỉ lệ kháng nhóm kháng sinh này là 0-
2%.  

2. Tình hình kháng thuốc của lậu cầu ở Việt 
Nam.  

Do việc sử dụng kháng sinh không được kiểm soát 
và bệnh lậu ngày nay đã kháng lại các kháng sinh 
thông dụng. ở Việt Nam các công trình nghiên cứu về 
sự nhạy cảm của lậu cầu với kháng sinh chưa nhiều. 
Theo Nguyễn Văn Thục  (1994) tình hình kháng thuốc 
của lậu cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
Kháng penixilin - 94,6%, tetraxiclin - 5,33%, 
chloramphenicol - 1,33% và axit nalidixic - 1,33%.   

Theo tài liệu của Lê Thị Phương và cộng sự   
(1993) thì các chủng lậu cầu kháng: penxilin là 
75,12%; ceftriaxon - 0%; cephalothin - 3,05%; 
tetraxicli 21,18%, eritromixin 10,95%, axit nalidixic 
2,54% spectinomixin 0% [8].   

đối tượng, phương pháp Nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu  
Tất cả bệnh nhân nam, nữ ở mọi lứa tuổi có hội 

chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám, được các 
bác sĩ lâm sàng chẩn đoán nghi bệnh lậu tại Bệnh 
viện Da liễu Hà Nội.  

Thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 04/2009  
2. Vật liệu  
Thạch cơ sở GC Agar Base của hãng BBL   

(Baltimore Bacteriological Laboratoies) của Mỹ. 
Bột máu bò khô (Dried Bovine Hemoglobin 

Powder) của BBL Mỹ  
Môi trường Thayer - Martin không có chất ức chế   
Khoanh giấy kháng sinh do hãng: Sanofi   (Pháp) 

sản xuất. Bao gồm 2 khoanh giấy:  
- Nhóm chính gồm: penixilin, spectinomixin, 

ciprofloxaxin, cefriaxon, tetraxiclin 
- Nhóm bổ sung: chloramphenicol, eritromyxin, 

axit nalidixic 
3. Phương pháp nghiên cứu  
Phương pháp lấy bệnh phẩm theo quy trình của 

WHO 1992, 1995  
Nhuộm tiêu bản bằng phương pháp nhuộm Gram 
Phương pháp nuôi cấy, phân lập vi khuẩn theo 

thường quy chuẩn của WHO. 
4. Kỹ thuật làm kháng sinh đồ khoanh giấy theo 

kỹ thuật Kirby –Bauer  
kết quả nghiên cứu VÀ BÀN LUẬN 
1. Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu  
Bảng 1: Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính  

Tổng số Âm tính Tỷ lệ % Dương tính Tỷ lệ % 
465 390 83,9 75 16,1 
 
Qua bảng 1 cho thấy tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu 

dương tính chiếm tỷ lệ thấp (16,1%). Tại Việt Nam 
theo Phạm Văn Hiển, Lê Thị Phương, Dương Thị 

Cương, trong các năm 1994 - 1996, tỷ lệ phân lập vi 
khuẩn lậu dương tính đạt từ 3 - 12%. Theo Đỗ Ngọc 
Hoài tỉ lệ phân lập vi khuẩn lậu  dương tính năm 1998 
là 14,31%. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ phân 
lập vi khuẩn lậu dương tính là 16,1% so với các tác 
giả là phù hợp, nhất là các tác giả trong nước.   

1.1. Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính 
theo thể bệnh  

Bảng 1.1: Tỉ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính 
theo thể bệnh:  

 

Kết quả phân lập  
Thể bệnh  

Tổng   (n) Dương tính Tỉ lệ dương 
tính   (%) 

Lậu cấp tính 72 60 83,3 
293 15  5,1 

Tổng  465 75 16,1 
 

Qua bảng 1.1, tỷ lệ phân lập vi khuẩn dương tính ở 
thể lậu cấp tính cao hơn hẳn tỷ lệ vi khuẩn dương tính 
ở thể lậu mãn tính   (83,3% và 5,1%) với P<0,05. Kết 
quả của chúng tôi cũng phù hợp với công bố của các 
tác giả trong và ngoài nước 

1.2. Kết quả phân lập tính theo nhóm tuổi. 
Bảng 1.2: Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính ở 

các lứa tuổi  
 

Lứa tuổi Số bệnh 
nhân 

Dương tính Tỷ lệ phân lập   
(%) 

0 – 15 1 1 100 
16 – 40 405 68 16,7 
41 – 50 35 4 11,4 

> 50 24 2 8,3  
Tổng cộng 465 75  

 

Qua bảng 1.2, cho ta thấy trong tổng số những 
người được xét nghiệm tỉ lệ phân lập dương tính cao 
nhất ở lứa tuổi 16 - 40 tuổi, lứa tuổi 0 - 15 tuổi và trên 
50 tuổi bệnh nhân đến khám ít, tỷ lệ phân lập dương 
tính thấp chưa phản ánh đúng thực tế. 

1.3.Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính ở 
các lứa tuổi. 

Bảng 1.3: Tỷ lệ dương tính giữa các lứa tuổi 
 

Lứa tuổi Dương tính Tỷ lệ % 
0 - 15 1 1,3 
16 - 40 68 90,7 
41 - 50 4 5,3 

> 50 2 2,7 
Tổng cộng 75 100,00 

 
Bảng 1.3, cho chúng ta thấy lứa tuổi bị lậu, phân 

lập dương tính là từ 16 - 40 tuổi. Nhóm tuổi này có tới 
72 trường hợp trong tổng số 75 trường hợp chiếm 
90,7% trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh lậu.Từ 0-
15 tuổi có 1 trường hợp bị lậu ở kết mạc mắt do lây 
truyền từ mẹ. Tỷ lệ phân lập dương tính của số bệnh 
nhân đến trước 7 ngày cao hơn hẳn số còn lại. Với tỷ 
suất chênh   (OR) của 2 nhóm là: 6,1% có nghĩa là số 
bệnh nhân bị bệnh lậu đến khám trước 7 ngày khả 
năng phân lập vi khuẩn dương tính sẽ cao hơn 6,1 lần 
so với nhóm bệnh nhân đến khám sau 7 ngày 
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1.4. Tỷ lệ phân lập vi khuẩn dương tính theo 
giới  

Bảng 1.4: Tỷ lệ bệnh nhân giữa nam và nữ  
Giới Tổng Tỷ lệ % 
Nam 390 83,9 
Nữ 75 16,1 

Tổng 465 100,00 
Qua bảng 1.4, cho thấy tỷ lệ bệnh nhân  là nam 

giới chiếm tỷ lệ rất cao   (83,9%), bệnh nhân  là nữ chỉ 
chiếm 16,1%. 

Trong tổng số 75 bệnh nhân lậu phân lập dương 
tính, thì tỉ lệ ở nam giới nhiều hơn nữ giới   (bảng 1.5)  

Bảng 1.5: Tỷ lệ dương tính giữa nam và nữ  
Giới Dương tính Tỷ lệ phân lập   (%) 
Nam 65 16,7 
Nữ 10 13,3 

Tổng 75  
Lý do  tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu ở nam giới cao 

hơn nữ giới theo nhiều tác giả có lẽ do triệu chứng 
lậu cấp và mạn tính ở nam giới rõ rệt và rầm rộ hơn 

nên người bệnh bắt buộc phải đi khám, trong khi đó 
triệu chứng ở nữ thường âm thầm nên làm cho 
người phụ nữ bị bệnh ít quan tâm và dễ bỏ qua 
không đi khám.  

1.6. Mối quan hệ giữa thời gian đến khám và tỷ lệ 
phân lập dương tính:   

Bảng 1.6: Tỷ lệ phân lập dương tính và thời gian 
đến khám  

Kết quả phân lập 
Thời gian đến khám 

Dương 
tính 

Âm tính Tổng số Tỷ lệ phân 
lập   (+) % 

Trước 7 ngày 60 125 185 32,4 
Sau 7 ngày 15 265 280 5,3 

Tổng 75 390 465  
Qua bảng 1.6 cho thấy tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu 

dương tính trước 7 ngày  (kể từ khi có triệu chứng đầu 
tiên) có tỷ lệ cao hơn so với bệnh nhân đến xét 
nghiệm sau 7 ngày  (32,4% so với 5,3%) với P < 0,05, 
độ chênh lệch  (OR) là 6,1%.      

OR  (tỉ suất chênh) =  6.1. Điều này cũng phù hợp 
với nhận xét của nhiều tác giả trong và ngoài nước 

 

2. Tỷ lệ đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn lậu phân lập được. 
2.1. Tỷ lệ các chủng vi khuẩn lậu đề kháng với các kháng sinh chính 

Bảng 2.1: Tỷ lệ đề kháng với các kháng sinh ở nhóm chính 
S   (nhạy cảm)  I   (trung gian)  R   (đề kháng)  Tên kháng sinh Tổng số chủng thực 

nghiệm N % N % N % 
Penixilin  75 15 20,0 5 6,7 55 73,3 

Tetraxiclin  75 55 73,3  0,0  20 26,7 
Ciprofloxaxin  75 70 93,3  0,0  5 6,7 

Ceftriaxon 75 75 100  0,0    
Spectinomixin 75 75 100  0,0    

Qua bảng 8 ta thấy trong 5 loại kháng sinh chính thì vi khuẩn lậu kháng lại nhiều nhất với penixilin 73,3%, sau đó 
đến tetraxiclin 20,7%, thấp nhất là ciprofloxaxin 6,7%. Chưa thấy các chủng vi khuẩn lậu kháng lại spectinomixin và 
ceftriaxon  Kết quả này tương đương với nhận xét của Đỗ Ngọc Hoài, Lê Thị Phương 

2.2. Tỷ lệ các chủng vi khuẩn lậu kháng lại các kháng sinh bổ sung  
Bảng 2.2: Vi khuẩn lậu kháng lại các kháng sinh bổ sung  

S   (nhạy cảm)  I   (trung gian)  R   (đề kháng)  Tên kháng sinh Tổng số chủng thực 
nghiệm N % N % n % 

Cephalotin  75 72 96,0 5 6,7  0 
Chloramphenicol 75 70 93,3   7 9,3 

Eritromyxin  75 69 92,0 6 8,0 2 2,7 
Kanamixin  75 54 72,0 10 13,3 14 18,7 

Axti nalidixic 75 68 90,7  0,00 8 10,7  
Bảng 2.2 cho thấy có tới 18,7% đề kháng với kanamixin, nhưng còn nhạy cảm cao với 4 kháng sinh còn lại. Với 

các kháng sinh bổ sung, vi khuẩn lậu còn nhạy cảm tỷ lệ cao với chloramophenicol (93,3%), eritromyxin   (92,0%), 
cephalotin (96,0%). Kết quả này tương tự với Nguyễn Văn Thục (1994). Riêng tỷ lệ đề kháng với nhóm bổ sung so với 
nhận xét của Lê Thị Phương thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn.     

2.3. Tỷ lệ các chủng đề kháng với 2 loại kháng sinh  
Bảng 2.3. Tỷ lệ các chủng đề kháng với 2 loại kháng sinh:  

Tên kháng sinh Ký hiệu   Số chủng thực nghiệm  Số chủng kháng % 
Penixilin và tetraxiclin  PG-TE 75 13 17,3 
Penixilin và kanamixin  PG-KA 75 10 13,3 

Penixilin và axit nalidixic PG-NA 75 9 12 
Kanamixin và axit nalidixic  KA-NA 75 6 8 

Axit nalidixic và ciprofloxaxin NA-CIP 75 5 6,7 
Kanamixin và tetraxiclin KA-TE 75 4 5,3 

Axit nalidixic và tetraxiclin  NA-TE 75 4 5,3 
Penixilin và chloramphenicol PG-CL 75 3 4,0 

Penixilin và eritromixin  PG-E 75 3 4,0 
Chloramphenicol và kanamixin CL-KA 75 1 13 
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Qua bảng trên ta thấy vi khuẩn đa đề kháng với 
kháng sinh trong đó đa đề kháng với hai loại kháng 
sinh gặp nhiều nhất là các chủng đề kháng với PG-
TE   (17,3%) kế đến là PG-KA (13,3% thấp nhất là 
CL-KA (1,3%).Kết quả này phù hợp với các tác giả 
trong và ngoài nước. 

2.4. Tỷ lệ các chủng vi khuẩn đề kháng với 3 loại 
kháng sinh  

Bảng 2.4. Tỷ lệ các chủng đề kháng với 3 loại 
kháng sinh  

 
Các kháng sinh bị 

đề kháng 
n   (tổng số chủng 

thực nghiệm) 
Số chủng 

kháng 
% 

PG-KA-NA 75 6 8,0 
PG-KA-TE 75 4 5,3 
PG-NA-TE 75 3 4,0 
NA-TE-KA 75 3 4,0 

PG-CTP-NA 75 1 1,3 
PG-CL-E 75 1 1,3 

PG-CL-KA 75 1 1,3 
CL-E-KA 75 0 0,00 

TE-KA-CL 75 0 0,00 
 
Qua bảng trên chúng ta thấy rằng: loại hình đề 

kháng PG-KA-NA là nhiều nhất chiếm 8,0% các 
chủng phân lập, tiếp theo là kiểu để kháng PG-KA-TE   
(5,3%).Kết quả này phù hợp với các tác giả như Lê 
Thị Phương, Đỗ Ngọc Hoµi.  

kết luận    
Qua nghiên cứu 75 chủng vi khuẩn lậu phân lập 

được, chúng tôi có một số kết luận như sau: 
1. Tỷ lệ vi khuẩn lậu phân lập được ở Bệnh viện 

Da liễu Hà Nội là 16,1% trong đó tỷ lệ ở lậu cấp tính   
(chiếm tới 83,3%) cao hơn hẳn tỷ lệ ở lậu mãn tính   
(5,1%).  

2. Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính có liên 
quan mật thiết với thời gian bệnh nhân đến khám và 
làm xét nghiệm vi sinh.  

3.  Tỷ lệ phân lập vi khuẩn lậu dương tính cao nhất 
ở lứa tuổi từ 21 - 40 tuổi (chiếm 90,6%)  

4.  Tỷ lệ mắc bệnh lậu ở nam giới (83,9%) cao hơn 
ở nữ giới   (16,1%)  

5. Tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn lậu tương 
đối cao ở hầu hết các kháng sinh được thử độ nhạy 
cảm:  

- Kháng Penixilin là 73,3% tiếp đến là tetraxiclin   
(26,7%), kháng sinh chưa bị đề kháng là 
spectinomixin, ceftriaxon.  

- Đã xuất hiện các chủng đa kháng thuốc với hai 
kháng sinh, gặp nhiều nhất là với penixilin - tetraxiclin   
(17,3%) và penixilin – kanamixin (13,3%) và ba kháng 
sinh penixilin – kanamixin – axit nalidixic  với tỷ lệ là   

(8,0%) và penixilin – kanamixin - tetrraxiclin   (5,3%) ở 
vi khuẩn lậu.  

KIẾN NGHỊ 
Để có điều kiện phát hiện và điều trị sớm bệnh lậu 

nên có một dự án tuyên truyền rộng rãi ở cộng đồng 
về sự nguy hiểm của bệnh lậu.  

ở các tuyến tỉnh nên nâng cấp về cơ sở và trang 
bị kiến thức cơ bản cho các phòng xét nghiệm vi sinh 
để áp dụng kỹ thuật soi trực tiếp cũng như nuôi cấy 
tìm vi khuẩn lậu và xác định mức độ nhạy cảm với 
kháng sinh để giúp cho việc điều trị có hiệu quả hơn.  
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